Năng khiếu hóa học

Học sinh có khả năng tư duy Toán học tốt nhưng không có khả năng quan sát, nhận thức các hiện tượng tự nhiên
Ví dụ 2: Cho X là hỗn hợp 3 chất gồm kim loại M, oxit và muối sunfat của kim loại M (M có hoá trị 2 không đổi trong các phản ứng thí nghiệm). Lấy ra 2 phần X, mỗi phần có khối lượng 26,945 gam:

   - Phần 1 : đem hoà tan trong dung dịch H2SO4 loãng , dư thu được dung dịch A và khí B. Lượng khí B này vừa đủ để khử hết 16 gam CuO đun nóng. Sau đó cho dung dịch A tác dụng với dung dịch KOH dư đến khi kết thúc phản ứng thu được kết tủa C. Nung C đến lượng không đổi thu được 26,145 gam chất rắn D.

   - Phần 2 : Cho tác dụng với 200 ml dung dịch CuSO4 1,5M. Sau khi phản ứng kết thúc tách bỏ chất rắn, cô cạn phần nước lọc thì thu được 54,675 gam muối khan E.        

            a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

            b) Xác định kim loại M và tính % lượng các chất trong X.

   (  Cách giải chung mà các học sinh có đặc điểm này đều làm là đặt ẩn , lập hệ phương trình để giải:
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   CuSO4  (0,1mol) 

      Hệ phương trình:      Mx + (M+16)y + (M+96)z = 26,945     

       (M+16).(x+y+z)   = 26,145     và   (M+96)(0,2+ z)+ 160. 0,1 = 54,675g              

   Giải hệ cho :   x = 0,10 ;    z = 0,05;      M= 58,7  (  Ni
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*Nếu học sinh có khả năng quan sát các phương trình thì sẽ rút ra nhận xét :

                            M                              + O                 MO

     26,945 gam    MO                                                   MO     26,145 gam

                            MSO4                               - SO3                           MO

   Ta có:  26,945  +  0,2 ( 16 (  80 ( 
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Học sinh có khả năng quan sát, nhận thức các hiện tượng tự nhiên dẫn đến niềm say mê Hóa học nhưng khả năng tư duy Toán học chưa tốt 

 Ví dụ 1:  Đồng (Cu) kết tinh có dạng tinh thể lập phương tâm diện. 

   *Tính cạnh lập phương a(Å) của mạng tinh thể và khoảng cách ngắn nhất giữa hai tâm của hai nguyên tử đồng trong mạng, biết rằng nguyên tử đồng có bán kính bằng 1,28 Å. *Tính khối lượng riêng của Cu theo g/cm3​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​. ( Cu= 64). [145]

( Theo hình vẽ ta thấy: 1 mặt của khối lập phương tâm diện có AC = a
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Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 tâm của nguyên tử là AM

                          AM = 2
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  *Số nguyên tử Cu trong một tế bào cơ sở n = 8( 
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Ví dụ 3:     Al(OH)3 là một hidroxit lưỡng tính có thể tồn tại 2 cân bằng sau:

                               Al(OH)3 
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  Al3+  + 3OH-       
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   Viết biểu thức biểu thị độ tan toàn phần của Al(OH)3  (S) =[Al 3+] +[AlO
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] dưới dạng một hàm của [H3O+]. ở pH bằng bao nhiêu thì S cực tiểu. Tính giá trị S cực tiểu. [143]

(   Xét 2 cân bằng:  Al(OH)3 
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Do đó  S = [Al 3+]  + [AlO
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   S cực tiểu khi đạo hàm 
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Năng lực tiếp thu kiến thức
Bài 1. 
   Một khoáng chất có chứa 20,93%Nhôm; 21,7%Silic và còn lại là Oxi và Hidro (về khối lượng). Hãy xác định công thức của khoáng chất này.

( Đặt % lượng Oxi = a thì % lượng Hidro = 57,37 – a

   Ta có: tỷ lệ số nguyên tử  Al : Si : O : H = 
[image: image44.wmf]
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Mặt khác: phân tử khoáng chất trung hòa điện nên   
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   Giải phương trình cho a = 55,82

    Suy ra, Al : Si : O : H =  
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 = 2 : 2 : 9 : 4
  Vậy công thức khoáng chất Al2Si2O9H4  hay  Al2O3.2SiO2.2H2O (Cao lanh)
Bài 2.  Trong các cặp chất sau đây, chất nào có nhiệt hidro hóa lớn hơn?

a) Pentadien-1,4 và Pentadien-1,3.

b) cis – và trans – 4,4 – dimetylpenten – 2. 

  ( Chỉ có thể so sánh được 2 đồng phân không no khi hidro hóa chúng tạo ra cùng một sản phẩm. Đồng phân kém bền hơn sẽ có nhiệt hidro hóa lớn hơn vì khi đó năng lượng được giải phóng nhiều hơn (phản ứng tỏa nhiệt). Đien liên hợp bền hơn nên sự hidro hóa khó khăn hơn đien không liên hợp.

        CH2 = CH – CH2 – CH = CH2         (H = ( 254,7 kJ/mol

        CH2 = CH – CH = CH – CH3          (H = ( 226,6 kJ/mol

     Bài 4: Cho một kim loại A tác dụng với một dung dịch nước của muối B. Hãy tìm các kim loại và các dung dịch muối thỏa mãn A, B nếu xảy ra một trong các hiện tượng sau đây: a)  Kim loại mới ( bám lên kim loại A

        b) Dung dịch đổi màu từ vàng ( xanh 

        c) Dung dịch mất màu vàng  

        d) Không có hiện tượng gì

         e) Có một chất khí (
         f) Có một chất khí ( vừa có kết tủa màu trắng lẫn xanh 

         g) Có 2 khí ( 

         h) Có khí ( và có kết tủa keo trắng rồi tan hết khi dư A.

         i) Có khí ( và có chất lỏng tạo ra phân thành 2 lớp 

         k) Có khí ( và có kết tủa và chất lỏng tạo ra phân thành 2 lớp

( b) Fe3+ ( Cu2+ .  c) Fe3+ ( Fe2+ .  e) H2 (   f)  H2 ( + BaSO4 (+ Cu(OH)2 (
    g) H2 (+ NH3(   h) H2 ( + Al(OH)3(   i) H2 ( + C2H5NH2  . 

    k) H2 ( + C2H5NH2 + BaSO4 (
     Bài 5:  Hãy cho biết cấu trúc lập thể và gọi tên các oxit hình thành khi epoxihóa cis – và trans – but-2- en bằng axit m- clopebenzoic. Nêu nhận xét về cấu trúc của chất đầu và sản phẩm epoxi hóa. 

        Viết cơ chế của phản ứng giữa buten – 2 với Ar – COOOH

( * Với cis – but- 2- en :
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    *Với trans – but-2- en :
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 * Nhận xét : Hóa lập thể của anken vẫn được bảo toàn đối với epoxit. Đây là phản ứng đặc thù về mặt lập thể.

    * Cơ chế phản ứng: electron ( của liên kết đôi trong anken tấn công SN2 vào 

oxi của nhóm OH trong peaxit. Kết quả là chuyển oxi của Ar-COOOH đến C=C 

tạo ra epoxit. 

Hoặc dùng một số câu hỏi loại trắc nghiệm:

    Bài 6: Có bốn lọ mất nhãn chứa chất lỏng không màu, chứa các dung dịch axit sunfuric, chì nitrat, kali iodua và bạc nitrat nhưng không biết lọ nào chứa chất gì. Các thông tin trong bảng dưới đây cho thấy hiện tượng quan sát được khi trộn các chất với nhau. Kết tủa là chất rắn tạo thành trong dung dịch.

	
	chì nitrat
	kali iodua
	bạc nitrat

	Axit sunfuric
	Tạo kết tủa trắng
	Không hiện tượng
	Tạo kết tủa trắng

	Bạc nitrat
	Không hiện tuợng
	Tạo kết tủa vàng nhạt
	

	Kali iodua
	Tạo kết tủa vàng
	


Một học sinh dán nhãn 1, 2, 3, 4 lên các lọ rồi trộn các mẫu thử từ các lọ và thấy rằng: 1+2: tạo kết tủa trắng ;    2+4: không hiện tượng ;   2+3: tạo kết tủa trắng.

    1+4: tạo kết tủa vàng ;     1+3: không hiện tượng ;  3+4: tạo kết tủa vàng nhạt.

Nhãn nào phù hợp với mỗi lọ?

	
	1
	2
	3
	4

	A.
	Axit sufuric
	Chì nitrat
	Kali iodua
	Bạc nitrat

	B.
	Chì nitrat
	Axit sunfuric
	Bạc nitrat
	Kali iodua

	C.
	Kali iodua
	Bạc nitrat
	Chì nitrat
	Axit sunfuric

	D.
	Bạc nitrat
	Kali iodua
	Axit sunfuric
	Chì nitrat


    Bài 7 : Phương trình nào dưới đây được dùng để tính chính xác [H+] trong dung dịch HCl trong nước với bất kì nồng độ CHCl nào?  (Kw = 1(10(14 M2).

(a)    [H+] = cHCl
                         (    )       (c)    [H+] = cHCl + Kw
          (    )

(b)    [H+] = cHCl + Kw/[H+]    ( ( )      (d)    [H+] = cHCl ( Kw/[H+]       (    )

    Bài 8 :  Nguyên tố nào dưới đây có năng lượng ion hóa thứ ba lớn nhất? 

  (a) B                (    )                 (b) C                (    )             (c) N        (    )
  (d) Mg             ( ( )                 (e) Al              (    )
    Bài 9: Các phát biểu sau đúng (§) hay sai (S)?

(a) HF sôi ở nhiệt độ cao hơn HCl.



§

S

(b) HBr sôi ở nhiệt độ thấp hơn HI



§

S

(c) HI nguyên chất có thể được điều chế do axit sunfuric đậm đặc phản ứng  với KI.







          §

S

(d) Dung dịch amoniac là dung dịch đệm vì có chứa cặp liên hợp NH3 – NH4+.







          §

S

(e) Nước nguyên chất ở 80°C có tính axit


§

S

(f) Trong khi điện phân dung dịch KI với điện cực than chì, pH gần catốt dưới 7.







          §

S

Năng lực suy luận logic
    Bài 1: Đun nóng PbO2 với Mn2+ trong dung dịch HNO3 thì có hiện tượng gì xảy ra ? Hiện tượng có thay đổi không nếu thay HNO3 bằng HCl hoặc dùng dư Mn2+?
( Trong dung dịch axit đun nóng PbO2 oxihóa Mn2+ thành MnO
[image: image50.wmf]4

-

(có màu tím)

         5 PbO2 + 2 Mn2+ + 4 H+ ⇌ 2 MnO
[image: image51.wmf]4

-

 + 5 Pb2+ + 2 H2O       

   Cần suy luận rằng : nếu có sự oxihóa Mn2+ thành MnO2 theo phương trình :

                              PbO2 +  Mn2+  ⇌  MnO2 +  Pb2+ .      

    thì MnO2 tạo ra cũng bị PbO2 oxihóa đến MnO
[image: image52.wmf]4

-

.

         3 PbO2 + 2 MnO2 + 4 H+ ⇌ 2 MnO
[image: image53.wmf]4

-

 + 3 Pb2+ + 2 H2O     

   - Nếu thay HNO3 bằng HCl thì MnO
[image: image54.wmf]4

-

 sinh ra sẽ oxihóa Cl ( thành Cl2.

       2MnO
[image: image55.wmf]4

-

 +  10 Cl ( +  16 H+  (  2 Mn2+  + 5 Cl2 ( + 8 H2O  (mất màu tím)

   - Nếu dùng dư Mn2+ thì MnO
[image: image56.wmf]4

-

 sinh ra sẽ oxihóa Mn2+ thành MnO(OH)2 (
               3 Mn2+ + 2 MnO
[image: image57.wmf]4

-

 + 7 H2O ( 5 MnO(OH)2 ( + 4 H+ . (mất màu tím)

    Bài 2:  Cho 2,16 gam hỗn hợp gồm Al và Mg tan hết trong dung dịch axit HNO3 loãng, đun nóng nhẹ tạo ra dung dịch A và 448 mL ( đo ở 354,9 K và 988 mmHg) hỗn hợp khí B khô gồm 2 khí không màu, không đổi màu trong không khí. Tỷ khối của B so với oxi bằng 0,716 lần tỷ khối của CO2 so với nitơ. Làm khan A một cách cẩn thẩn thu được chất rắn D, nung D đến khối lượng không đổi thu được 3,84 gam chất rắn E. Viết phương trình phản ứng, tính lượng chất D và % lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

( Các phương trình phản ứng : Khí B theo giả thiết chứa N2 và N2O.

       5 Mg +  12 H+ +  2 NO
[image: image58.wmf]3
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  (  5 Mg2+ +    N2 (    +   6 H2O

       4 Mg +  10 H+ +  2 NO
[image: image59.wmf]3

-

  (  4 Mg2+ +    N2O ( +   5 H2O

     10 Al +  36 H+ +  6 NO
[image: image60.wmf]3
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  (  10 Al3+ +   3 N2 (    +   18 H2O

       8 Al +  30 H+ +  6 NO
[image: image61.wmf]3
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  (    8 Al3+ +   3 N2O (  +   15 H2O

            4Al(NO3)3   (  2Al2O3  + 12 NO2 ( + 3O2 (
            2Mg(NO3)2  (  2MgO  +   4 NO2 ( +   O2 (
Với KL mol TB của 2 khí = 36 và tổng số mol 2khí = 0,02 ta có thể tính được số 

mol N2 = 0,01 và N2O = 0,01. Sau đó lập phương trình theo quy tắc bảo toàn số 

mol electron :    Al –  3e  ( Al3+.                2N5+  +  10 e (  N2.  

                          x       3x                                             0,1      0,01

                          Mg – 2e  ( Mg2+.              2N5+  +  8 e  (  N2O

                           y       2y                                          0,08      0,01

 dẫn tới hệ phương trình :    3x + 2y = 0,18    và       27x + 24y = 2,16

  Hệ phương trình này khi giải sẽ cho x = 0. Từ đây nảy sinh tình huống có vấn đề ?

- Theo định luật bảo toàn khối lượng : 3,84 gam chất E chắc chắn là Al2O3 và MgO. 

Từ lượng 2 kim loại và lượng 2 oxit tính được số mol Al = 0,04 

                                                                   và số mol Mg = 0,045. 

Lặp lại tính toán như trên :     Al –  3e  ( Al3+.                2N5+  +  10 e (  N2.  

                                              0,04     0,12                                        0,1      0,01

                                                Mg – 2e  ( Mg2+.              2N5+  +  8 e  (  N2O

                                             0,045     0,09                                       0,08      0,01

ta thấy : tổng số mol e nhường (0,21) > tổng số mol e thu (0,18) ( chứng tỏ còn một phần N5+ = 0,21 – 0,18 = 0,03 mol đã tham gia phản ứng khác, không giải phóng khí.

Đó là phản ứng :         4 Mg +  10 H+ +   NO
[image: image62.wmf]3
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  (  4 Mg2+ +    NH
[image: image63.wmf]4

+

 +   3 H2O

                                    8 Al  +  30 H+ +3 NO
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  (  8 Al3+   + 3 NH
[image: image65.wmf]4

+

 +  9 H2O

                                                         2 NH4NO3 ( N2 ( +  O2 ( + 4 H2O (
Vậy chất D gồm : Al(NO3)3 (8,52 gam) ;  Mg(NO3)2 (6,66 gam) ; NH4NO3 (2,4 gam)  có lượng = 17,58 gam.  Hỗn hợp ban đầu có 50% lượng mỗi kim loại.

         Bài 3:  Hỗn hợp chứa kẽm và kẽm oxit được hòa tan hết bằng dung dịch HNO3 rất loãng nhận được dung dịch A. Cô cạn cẩn thận dung dịch A rồi nung khan ở 2100C thoát ra 2,24 lít khí (đo ở 191,1 K và 7,1. 104 Pa) và còn lại 113,4 gam chất rắn khô. Hãy xác định khối lượng riêng phần mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
 ( Các phương trình phản ứng :

                   4 Zn + 10 HNO3 ( 4 Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O 

                     ZnO + 2 HNO3 (     Zn(NO3)2 +  H2O

  * Nếu các muối đều bị nhiệt phân thì chất rắn (113,4 gam) là ZnO 

              2 Zn(NO3)2 ( 2 ZnO + 4 NO2 ( + O2(
              2 NH4NO3 ( N2 ( +  O2 ( + 4 H2O

  Khi đó, số mol ZnO = 
[image: image66.wmf]113,4

81

 = 1,4 >> 0,1 (số mol khí theo giả thiết) 

 Vậy ở 2100C ( muối kẽm chưa bị nhiệt phân) chỉ có NH4NO3 bị phân tích đến N2O :                NH4NO3 ( N2O( + 2 H2O      ( 113,4 gam là lượng Zn(NO3)2 )

Theo phương trình : số mol Zn = 0,4 ứng với 26 gam

                            số mol ZnO = 
[image: image67.wmf]113,40,4189

189

-´

= 0,2 ứng với 16,2 gam      

Bài 4:  Xác định sức điện động E0, hằng số cân bằng của phản ứng:  
                               Hg
[image: image68.wmf]2

2

+

  ⇋  Hg +  Hg2+.

            Cho : E0 (Hg2+/ Hg
[image: image69.wmf]2

2

+

) = + 0,92V vµ   E0 (Hg2+/ Hg) = + 0,85V

( Nếu giải bài này bằng cách lấy tổng các thế của hai nửa phản ứng:

         E0 = E0 (Hg2+/ Hg
[image: image70.wmf]2

2

+

) + E0 (Hg2+/ Hg) = – 0,92V + 0,85V = – 0,07V 

   thì kết quả sai, vì số e dịch chuyển  ở phản ứng tổng quát khác số e dịch chuyển ở các nửa phản ứng. 

* Trong trường hợp này phải tính theo phương pháp tổng quát:

                      Hg
[image: image71.wmf]2
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+

 ⇌ 2Hg2+ +  2e         ;      (G 
[image: image72.wmf]0

1

= – 2F . (– 0,92)

               Hg2+ + 2e ⇌ Hg                       ;      (G 
[image: image73.wmf]0

2

=  – 2F . 0,85
                       Hg
[image: image74.wmf]2

2

+

⇌ Hg2+  +   Hg         ;      (G0 = (G 
[image: image75.wmf]0

1

+ (G 
[image: image76.wmf]0

2

=  – 1 F . E0.

             (G0 = – 1F.E0    =  – 2F(0,85 – 0,92)  (    E0 = 2(– 0,07) = – 0,14 V

                          Lg K  =   
[image: image77.wmf]1.(0,14)

0,059
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 = – 2,37  (  K = 4,26. 10– 3 

Năng lực lao động sáng tạo
(luôn tìm con đường ngắn)
Bài 1: 

    Cho 9,0 gam hỗn hợp gồm bột Mg và bột Al tan hết trong 200 ml dung dịch HCl thấy thoát ra khí A và thu được dung dịch B. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào B sao cho kết tủa đạt tới lượng lớn nhất thì dùng hết 500 ml dung dịch NaOH 2M. Lọc kết tủa đem nung đến phản ứng hòan toàn thu được 16,2 gam chất rắn. Viết phương trình phản ứng. Tính thể tích khí A (đktc), nồng độ mol của dung dịch HCl và % khối lượng mỗi kim loại ban đầu. 

(              Mg + 2 HCl ( MgCl2 + H2(    

                   Al + 3 HCl ( AlCl3 + 1,5 H2 (
               HCl + NaOH ( NaCl + H2O

         MgCl2 + 2NaOH ( Mg(OH)2 ( + 2 NaCl 

         AlCl3  + 3NaOH  ( Al(OH)3 (  + 3 NaCl

                      Mg(OH)2 (  MgO   + H2O

                   2 Al(OH)3   (  Al2O3 +3 H2O

Theo phương trình: số mol HCl = NaOH bằng 1,0 mol ( CM (HCl) = 5 M

 Số mol H2( bằng số mol oxi trong 2 oxit bằng 
[image: image78.wmf]16,29
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 = 0,45 ( mol) 

                                                                        ( V
[image: image79.wmf]2
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= 10,08 ( lít)

Cuối cùng bằng cách lập hệ phương trình hoặc bằng phép tính số học tính được:

                              % Mg = 40% và % Al = 60%
     Bài 2: Hỗn hợp gồm Mg và Fe2O3 nặng 20gam tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thoát ra Vlít H2 (đktc) và nhận được dung dịch B. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch B và lọc kết tủa tách ra, nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 28gam chất rắn. Viết phương trình phản ứng, tínhV và % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.  (Cần kiểm tra học sinh phản ứng khử Fe3+ thành Fe2+)
( Sau khi viết phương trình phản ứng, ta nhận xét:            Mg            + O        Mg O

Suy ra:


                                             Fe2O3                     Fe2O3
         Lượng oxi đã kết hợp với Mg bằng 28 - 20 = 8( gam) hay 0,05 mol

  ( V= 1,12 ( dm3) và  lượng Mg bằng (8: 16)x 24 = 12 (gam)  chiếm 60%

     Bài 3: Hỗn hợp A chứa sắt và kim loại M có hóa trị không đổi. Đem chia  38,4g A thành hai phần bằng nhau và cho 1 phần tan hết trong dung dịch HCl ( 8,96 lít  H2​ (đkc). Phần thứ hai cho tác dụng hết với Cl2 thì dùng hết 12,32 lít khí Cl2(đkc). Xác định kim loại M và % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.

 (  Fe + 2HCl  (     FeCl2  +   H2(                       Fe + 1,5 Cl2       (         FeCl3
      M + nHCl   (     MCln + n/2H2(                     M + 0,5n Cl2   (     MCln
Nhận xét số mol Cl2 = 0,55 lớn hơn số mol H2 = 0,4 là do một phần lượng Cl2 tác dụng với Fe (  FeCl3 . Suy ra số mol Fe = (0,55- 0,4)2 = 0,3(trong 1/2 A) 

                                             và số mol M =(0,4 - 0,3)
[image: image80.wmf]2
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 = 
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     Lượng M =
[image: image82.wmf]38,4

2

 (  (0,3 (  56) = 2,4g (trong 1/2A)        chiếm  12,5%
            

     M =  
[image: image83.wmf]2,4n

0,2

 = 12n      thích hợp với  n = 2   (       M = 24 là Mg.

     Bài 4:  Cho V lít khí CO qua ống sứ đựng 5,8 gam oxit sắt FexOy nóng đỏ một thời gian thì thu được hỗn hợp khí A và chất rắn B. Cho B tác dụng hết với axit  HNO3 loãng thu đưọc dung dịch C và 0,784 lít khí NO. Cô cạn dung dịch C thì thu được 18,15 gam một muối sắt (III) khan. Nếu hòa tan B bằng axit HCl dư thì thấy thoát ra 0,672 lít khí. (Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn).

a) Xác định công thức của oxít sắt 

b) Tính % theo khối lượng các chất trong B.

( a) Sè mol Fe trong FexOy = sè mol Fe trong Fe(NO3)3 = 0,075

( sè mol oxi trong FexOy = 
[image: image84.wmf]5,80,07556
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 = 0,1      ( 
[image: image85.wmf]0,0753
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Vậy c«ng thức của B là Fe3O4 .

    b) B cã thể chứa Fe, FeO (a mol) và Fe3O4 dư (b mol)

3Fe3O4 + 28HNO3 ( 9Fe(NO3)3 + NO + H2O

3FeO   + 10HNO3 ( 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

  Fe      + 4 HNO3 ( Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

  Fe    +  2HCl   ( FeCl2 + H2 ,         
[image: image86.wmf])

mol

(

03

,

0

4

,

22

672

,

0

n

n

2

H

Fe

=

=

=


ta cã : 
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     Bài 6:  Hỗn hợp 2 kim loại kiềm được cho tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ rồi cô cạn thì nhận được m1 gam muối khan. Cùng lượng hỗn hợp được cho tác dụng với dung dịch H2SO4 vừa đủ rồi cô cạn dung dịch thì nhận được m2 gam muối khan. Tính tổng số mol 2 kim loại kiềm

* Nếu m2 = 1,1807m, thì 2 kim loại kiềm kế tiếp nhau là nguyên tố nào?

* Với m1 + m2 = 90,5. Tính lượng hỗn hợp đầu và lượng kết tủa tạo ra từ (m1 + m2) 

gam muối tác dụng với dung dịch BaCl2 dư.

(    2R + 2HCl ( 2RCl + H2(    và   2R + H2SO4 ( R2SO4  + H2(
     Con đường ngắn nhất là coi 2RCl ~ R2Cl2 sẽ nhận thấy m2 > m1 do lượng gốc 

SO4 = 96  > lượng gốc Cl2 = 71. ( Độ tăng = 96 – 71 = 25 )Suy ra: 

  ( số mol 2 muối sunfat 
[image: image90.wmf]21

25
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    và    ( số mol 2 kim loại kiềm 
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   với m2 = 1,1807 m1 thì số mol 2 muối = 
[image: image92.wmf]1
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 ( KL mol TB 2 muối sunfat = 
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 ( Kl mol TB 2kim loại kiềm = 
[image: image94.wmf]163,3596
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   = 33,675

                                                                           Đó là Na = 23 và K = 39

      Ghép : m2 = 1,1809m​1 và m1 + m2 = 90,5   tính được  m1 = 41,5 và m2 = 49

   => Số mol muối = 0,3 => lượng 2 kim loại kiềm = 49 - 0,3. 96 = 20,2 (gam)

Ba2+ + SO42- => BaSO4

lượng kết tủa = 0,3 x 233 = 69,9 (gam)

Một số nguyên tắc xây dựng bài tập

( Từ cơ bản đến phát triển tư duy.

( Từ đặc điểm riêng lẻ đến khái quát, hệ thống.

( Lặp đi lặp lại những kiến thức khó và trừu tượng.

( Đa dạng, đủ loại hình nhằm tăng thêm kiến thức và giúp học sinh cọ sát.

( Cập nhật những thông tin mới.  
1. Nhiều cách giải

2. Thay đổi mức độ yêu cầu (Phát triển – Lược bớt, chia nhỏ – Thay thế)

3. Đảo chiều

4. Thay đổi hình thức

5. áp dụng yêu cầu cho nhiều mục đích

6. Nhiều yêu cầu khác nhau cho một nội dung

7. Bài tập tương tự

1. Bài tập nhiều cách giải
Ví dụ 1:   Khả năng khử của Fe2+ trong H2O hay trong dung dịch kiềm mạnh hơn? Vì sao?   

   Cho: Thế điện cực tiêu chuẩn E0Fe2+/Fe = ( 0,44 V   ;  E0Fe3+/Fe = ( 0,04 V

            Tích số tan (Tt) của Fe(OH)2 =1,65.10-15 và của Fe(OH)3 = 3,8.10-38
( ( cách thứ nhất.  * Trong H2O:  Theo sơ đồ:    

              

        ( E3 = 
[image: image95.wmf]12
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 (  E1 = 0,76 V

     lgK = 
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 = ( 12,88    (  KFe2+(H2O) = 10-12,88 = K’

         * Trong OH( :   Fe(OH)2   ⇌          Fe2+ + 2OH(          Tt1
                                    Fe2+  ( e   ⇌        Fe3+                          K’

                             Fe3+  + 3OH(   ⇌        Fe(OH)3                (Tt2)-1
Tổ hợp 3 cân bằng này ta được:

               Fe(OH)2 + OH( ( e           Fe(OH)3   có Kx = Tt1. K’ . (Tt2)-1
              Kx = 1,65. 10-15. 10-12,88. (3,8. 10-38)-1 = 5,73. 109
Rõ ràng   Kx >> K’   nên Fe2+(trong OH() khử mạnh hơn Fe2+ (trong H2O)

( cách thứ hai.  Tương tự trên tính được E(Fe3+/Fe2+) = 0,76 V (trong nước)

 Fe(OH)3 +  e ⇌   Fe(OH)2  + OH ( với  giả thiết môi trường kiềm [OH (]= 1M

 E 
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2

()

()

FeOH

FeOH
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                          = E(Fe3+/Fe2+) +
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                          = 0,76 + 0,059 lg 2,3. 10 (23  = ( 0,57 V 

    E 
[image: image101.wmf]3
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 âm hơn E(Fe3+/Fe2+) (  Fe(OH)3 khử mạnh hơn Fe3+ . 
Ví dụ 2:   ở 500C và dưới áp suất 0,344 atm độ phân ly ( của N2O4 (k) thành NO2(k) bằng 63%. Xác định Kp; Kc; Kx.

(  ( cách thứ nhất.  Tính Kp ( Kc; Kx        

                        N2O4 (k)    ⇌   2 NO2(k)        
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    Kp = 
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 . 0,344     thay  ( = 0,63 tính được Kp = 0,9

áp dụng    Kc = Kp.(RT)(∆n với  ∆n = 1 và     Kx = Kp. P (∆n  

                 tính được  Kc = 0,034    và        Kx = 2,63 

   ( cách thứ hai.  Tính Kx ( Kp ; Kc

  Coi lúc đầu 1 mol N2O4 thì có 0,63 mol bị phân ly tạo ra 1,26 mol NO2 . Tổng số mol lúc cân bằng =  1 + 0,63 = 1,63 . Ta có :

      Kx = 
[image: image107.wmf]2
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 = 2,63  Từ đó suy ra Kp và Kc theo biểu thức đã nêu. 

Ví dụ 3:   Hỏi Ni có khử được Fe2+ thành Fe hay không trong NH3 dư ? 

     Cho: E0 (Ni2+/Ni) = - 0,23 V  ;  E0(Fe2+/Fe) = - 0,44 V ; 

             Tích số tan của Fe(OH)2 = 10-15  ;  hằng số bền của Ni(NH3)62+ = 108,4 .

( cách thứ nhất. Khi NH3 dư  có sự tạo phức hidroxo

       muốn Ni khử được Fe2+ ( Fe  thì  
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- Xét :          Ni(NH3)
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 ⇌  Ni2+  +  6NH3                 Kf = 10 (8,4 .

             Ni2+   +    2e    ⇌  Ni                                   K’ = 10
[image: image110.wmf]2(0,23)

0,059

-

 = 10 (7,8 . 

Tổ hợp hai cân bằng trên ta được :

  Ni(NH3)
[image: image111.wmf]2
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 +  2e ⇌  Ni  +  6NH3      K1 = 10 (16,2 (  
[image: image112.wmf]2
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 - XÐt :         Fe(OH)2  ⇌  Fe2+ +  2OH (                T = 10 (15.

                  Fe2+ + 2e  ⇌   Fe                              K’’ = 10
[image: image113.wmf]2(0,44)
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Tổ hợp hai cân bằng trên ta được :

   Fe(OH)2 + 2e ⇌  Fe +  2OH (            K2 =  10 (29,91 ( 
[image: image114.wmf]2
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So sánh thấy : 
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 nên Ni không khử được Fe2+ khi NH3 dư 

( cách thứ hai.  Tổ hợp 2 cân bằng :

               Ni  +  6NH3⇌     Ni(NH3)
[image: image117.wmf]2
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 +  2e                (K1) (1 = 10 16,2 . 

           Fe(OH)2 + 2e ⇌  Fe +  2OH (                                     K2 =  10 (29,91

Cho Ni +  6NH3   + Fe(OH)2  ⇌  Ni(NH3)
[image: image118.wmf]2

6
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+ Fe + 2OH ( cã  K = 10(13,71<<

            Hằng số K quá nhỏ nên phản ứng không xảy ra được 
( cách thứ ba. So sánh sự  tạo thành 

               Fe(OH)2  có K = 1015 > Ni(NH3)
[image: image119.wmf]2
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 có K= 108,4 

    thấy ngay :   môi trường càng bazơ thì Fe2+ càng khó chuyển thành Fe 

Ví dụ 4:   Người ta dự tính hoà tan 10-3 mol Mg(NO3)2 trong một lít dung dịch NH3 0,5M ; để tránh sự tạo thành kết tủa Mg(OH)2 phải thêm vào dung dịch tối thiểu bao nhiêu mol NH4Cl?     Cho KNH3 = 1,8.10-5;    Tt Mg(OH)2 = 1,0.10-11
( cách thứ nhất. 

      Điều kiện để không tạo kết tủa Mg(OH)2 là  [Mg2+].[OH (]2 ( 10-11.

                                       với C0(Mg2+) = 10(3 thì [OH (]  (  10( 4.

  Cân bằng      NH3  +  H2O  ⇌  NH
[image: image120.wmf]4

+

 + OH (      Kb =  1,8.10-5. 

       [  ]        0,5 – 10( 4            x + 10( 4   10( 4
cã  
[image: image121.wmf]44
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 = 1,8.10-5    (coi 10( 4<< 0,5 )   (  x = 0,0899

Vậy phải thêm tối thiểu 0,0899 mol NH4Cl để không tạo được kết tủa Mg(OH)2. 

( cách thứ hai.  

       Điều kiện để không tạo kết tủaMg(OH)2 là  [Mg2+].[OH (]2 ( 10-11.

           với C0(Mg2+) = 10(3 thì [OH (]  (  10( 4 (  [H+] (  10(10 ( pH ( 10

       Khi thêm NH4Cl sẽ được dung dịch đệm bazơ (NH3 + NH
[image: image122.wmf]4

+

)

                          pH®Öm baz¬ = 14 – pKb – lg 
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    Thay pH = 10 ; pK = 4,74 ; [NH3] = 0,5  tính được [NH
[image: image124.wmf]4
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] = 0,09 

2. Thay đổi mức độ yêu cầu

2.1. Phát triển:

Ví dụ 1: Từ bài “Một khoáng chất có chứa 0,95%Nhôm; 21,7%Silic và còn lại là Oxi và Hidro (về khối lượng). Hãy xác định công thức của khoáng chất này” ta có thể thay đổi một dữ kiện thì cách giải quyết lại theo một kiểu khác, như ví dụ sau :

  ‘‘Một khoáng chất sẵn có trong thiên nhiên có chứa 20,93% lượng Nhôm và còn chứa các nguyên tố Si, O, H. Hãy xác định công thức của khoáng chất này và gọi tên’’.

( Gọi công thức khoáng chất là xAl2O3.ySiO2.zH2O

   Ta có : Tổng PTK khoáng chất bằng 
[image: image125.wmf]54

100

20,93

x

´

 = 258x

          102x + 60y + 18z = 258x (  60y + 18z = 156x

  Nếu x = 1  (  60y + 18z = 156  (  y = z = 2 ( công thức  Al2O3.2SiO2.2H2O

Ví dụ 2: Từ bài 2 phần trên có nội dung :
( Sau khi viết phương trình phản ứng, ta nhận xét:             Mg            + O        Mg O

Suy ra:


                                             Fe2O3                       Fe2O3
   ta thay đổi việc nhận xét thêm oxi vào kim loại bằng thêm oxi vào oxit hoặc bỏ oxi ra khỏi oxit để tính riêng được kim loại như 2 bài sau đây:

      Bài 1: Hỗn hợp X gồm MgO và Fe3O4 nặng 28gam được khử bằng H2 nóng dư và hoà tan chất rắn sau khi khử bằng dung dịch HCl dư nhận được dung dịch Y. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y rồi lọc kết tủa tách ra, nung trong không khí đến lượng không đổi cân nặng 28,8gam. Viết ptpư và tính % X.

( Sau khi viết ptpư ta nhận xét: :              Mg O                MgO                      Mg O

Suy ra:


                 2Fe3O4                Fe          + O        3Fe2O3
      Tương tự: Số mol oxi kết hợp với Fe3O4 = (28,8 - 28) : 16 = 0,05 mol

       Số mol Fe3O4 = 0,05 x 2 = 0,1 mol ~ 23,2 gam chiếm 82,86%

    Bài 2: Hỗn hợp Fe và Fe3O4 nặng 3,44gam hòa tan hết trong dung dịch HCl 

nhận được dung dịch A, thêm dung dịch NaOH dư vào A rồi lọc kết tủa tách ra đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 4,00gam chất rắn. Tìm % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

( Sau khi viết phương trình phản ứng, ta nhận xét:       Fe                           Fe2 O3
     Lượng Fe trong 4,00gam =
[image: image126.wmf]4
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 = 2,8gam 
   Fe3 O4                     Fe2 O3
     Suy ra: lượng oxi trong Fe3O4 = 3,44 - 2,8 = 0,64 gam 

   (  Fe3O4 = 
[image: image127.wmf]0,64

232

64

´

 = 2,32 gam   chiếm 67,44%     và     Fe chiếm 32,56%

2.2. Lược bớt hoặc chia nhỏ:

Ví dụ 2:  Câu 1 của Bài chuẩn bị kỳ thi olympic hóa học quốc tế tổ chức tại Thái Lan năm 1999 có 2 phần, ta chỉ lấy phần thứ hai để luyện tập (vì phần 1 có kiến thức về nhiệt dung không có trong chương trình) và chia thành hai bài nhỏ:

*Bài 1: Hằng số cân bằng (Kc) của một phản ứng kết hợp: A(k) + B (k) ⇌ AB (k)   

là 1,8. 103 l. mol–1  tại 250C và 3,45. 103 l. mol –1 tại 400C.

a) Giả sử ∆H không phụ thuộc nhiệt độ, hãy tính ∆H0 và ∆S0.

b) Hãy tính các hằng số cân bằng Kp và Kx tại 298,15 K và áp suất toàn phần là 1 atm.

( 1a) Với ln 
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   (  (H0 = 33,77 kJ/mol

  Với (G0 = ( RT ln K = (H0 ( T(S0 ( (S0 = 
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1b)  Do P = 
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   nên  Kp = 
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 Tại 298 K :  

             Kp = 
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* Bài 2: Mặc dù iod không tan trong nước nguyên chất, nhưng nó có thể hòa tan trong 

nước có chứa ion I – (dd): I2 (dd)  + I – (dd) ⇌  I3– (dd). Hằng số cân bằng của phản ứng này được đo như một hàm nhiệt độ với các kết quả sau:

	Nhiệt độ (0C)
	15,2
	25,0
	34,9

	Hằng số cân bằng
	840
	 690
	530


    Hãy ước lượng ∆H0 của phản ứng này.

( Chọn 2 giá trị bất kỳ của K tại 2 nhiệt độ khác nhau:

                                                                      (ví dụ 288,2 K và 307,9 K)

     ln 
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3. Đảo chiều:

Ví dụ 1: a) Tính Sức điện động của pin cho sau đây ở 250C :

               H2 , Pt  (   H3O+   ((  CH3COOH 0,01 M  (  Pt ,  H2  .

        PH2  = 1 atm ; [H3O+] = 1 M.  Hằng số điện ly của axit axetic = 1,76. 10(5.

( Môi trường axit nên coi sự điện ly của nước là không đáng kể so với CH3COOH:
                                             CH3COOH  ⇌  H+  +   CH3COO ( . 

                                   [  ]       0,01 – x           x              x

    Ka = 
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= 1,76. 10(5( x = 4,1. 10(4. = [H3O+] 

            E(H3O+/H2) = 0,00 + 0,059lg[H3O+] = ( 0,1998 V

   Sức điện động   E = E0(H3O+/H2) – E(H3O+/H2) = 0 – (( 0,1998) = 0,1998 V

Đây là sức điện động của pin: Pt, H2  ( CH3COOH  0,01 M (( H3O+  ( H2 , Pt

   nên Sức điện động của pin theo sơ đồ đã cho = ( 0,1998 V
b) Để đảo chiều ta có thể soạn lại bài như sau:“ Cho pin với sơ đồ sau:

               H2 , Pt  (   H3O+   ((  CH3COOH 0,01 M  (  Pt ,  H2  .

    PH2  = 1 atm ; [H3O+] = 1 M.  Sức điện động của pin = ( 0,1998 V (ở 250C)

      Hãy tính hằng số điện ly của axit axetic”.

Hoặc có thể soạn bài tương tự: “ Sức điện động của pin sau ở 250C = 0,303 V

                            Pt, H2 ( NH
[image: image137.wmf]4

+

  0,1 M ((   H3O+  1 M ( H2 , Pt

   áp suất của H2 ở hai điện cực đều bằng 1 atm. Xác định hằng số Ka của NH
[image: image138.wmf]4
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( Sức điện động : E = E0(H3O+/H2) – E(H3O+/H2) = 0,303 V

                    (      E(H3O+/H2) = 0 – 0,303 =  0,00 – 0,059 lg [H3O+]

                    ( lg [H3O+] = 
[image: image139.wmf]0,303

0,059
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 = ( 5,136   (   [H3O+] =  7,318. 10 (6.

Môi trường là axit nên coi sự điện ly của H2O không đáng kể so với NH
[image: image140.wmf]4

+


                          NH
[image: image141.wmf]4
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 +  H2O  ⇌  NH3  +  H3O+  

                [  ]   0,1 – x                     x            x          (coi 7,318. 10(6 << 0,1)

            Ta cã    Ka =  
[image: image142.wmf]-62

(7,318. 10)

0,1

= 5,36. 10 (10.

4. áp dụng yêu cầu cho nhiều mục đích khác nhau:

Ví dụ 1:  a) Một pin điện tạo bởi : một điện cực gồm tấm Cu nhúng trong dung dịch CuSO4 0,5 M, điện cực thứ hai là một dây Pt nhúng trong dung dịch Fe2+, Fe3+ với lượng sao cho [Fe3+] = 2[Fe2+] và một dây dẫn nối Cu với Pt.

* Viết sơ đồ pin, phản ứng điện cực và tính sức điện động ban đầu của pin.

* Cho rằng thể tích dung dịch CuSO4 khá lớn, hãy xác định tỷ số 
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 khi pin ngừng hoạt động. Cho : E0(Cu2+/Cu) = 0,34 V  ;   E0(Fe3+/Fe2+) = 0,77 V 

( Theo phương trình Nernst: E(Cu2+/Cu) =  0,34 + 
[image: image144.wmf]0,059

2

lg [Cu2+] = 0,331 V

                                               E(Fe3+/Fe2+) = 0,77 + 
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 = 0,788 V So sánh thấy E(Fe3+/Fe2+) >  E(Cu2+/Cu) ( Cực Pt là cực dương, cực Cu là cực âm.

    Sơ đồ pin :    (()  Cu ( Cu2+  (0,5 M) ((  Fe2+ ; Fe3+   (  Pt    (+) 

    Phản ứng điện cực : - ở cực Cu xảy ra sự oxihóa : Cu – 2e  ( Cu2+.

                                 - ở cực Pt xảy ra sự khử       : Fe3+ + e ( Fe2+.

    Phản ứng chung : Cu + 2Fe3+  (  Cu2+ +  2Fe2+.

    Sức điện động của pin = 0,788 – 0,331 = 0,457 V

Khi pin ngừng hoạt động thì sức điện động E = E(Fe3+/Fe2+) ( E(Cu2+/Cu) = 0

Do thể tích dung dịch CuSO4 khá lớn nên coi nồng độ Cu2+ không đổi và = 0,5.

Khi đó  0,77 + 0,059lg 
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 = E(Cu2+/Cu)  = 0,331 V  (   
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b) Cũng yêu cầu xác định tỷ số Fe3+/Fe2+ nhưng áp dụng cho mục đích khác: tính giá trị tỷ số sao cho phản ứng đổi chiều, như ví dụ sau đây:“ Trộn ba dung dịch :   25 ml Fe(NO3)2 0,1 M ; 25 ml Fe(NO3)3 1,0 M ; 50 ml AgNO3 0,6 M và thêm một số mảnh Ag vụn. Xác định chiều phản ứng và tính giá trị tối thiểu của tỷ số 
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 để phản ứng đổi chiều?  

              Cho E0(Ag+/Ag) = 0,8 V ;  E0(Fe3+/Fe2+) = 0,77 V

( Tổng thể tích = 100 mL 

         ( [Fe2+] = 0,025 M ; [Fe3+] = 0,25M; [Ag+] = 0,3 M

  E(Fe3+/Fe2+) = 0,77 + 0,059 lg
[image: image150.wmf]0,25

0,025

= 0,829 V 

 E(Ag+/Ag)  =  0,8 + 0,059 lg 0,3 = 0,769 V. So sánh thấy E(Fe3+/Fe2+) > E(Ag+/Ag)  .

  nên phản ứng xảy ra theo chiều  Fe3+  +  Ag  (  Fe2+  +  Ag+ .

  Để đổi chiều phản ứng phải có E(Fe3+/Fe2+) < E(Ag+/Ag) 

          (   0,77 + 0,059 lg
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 <  0,769   (  
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5. Nhiều yêu cầu khác nhau cho một nội dung kiến thức:     

Ví dụ 1 : Với phản ứng 

          2MnO
[image: image153.wmf]4

-

 + 10X ( +  16H+ ( 2Mn2+ + 5X2  +  8H2O   (X là halogen)

a) Yêu cầu 1 :    Trong phòng thí nghiệm hoá học thường điều chế Cl2 bằng cách  cho KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc. Nếu thay bằng dung dịch HCl 10-4 M thì có  điều chế được Cl2 nữa không ? Vì sao ?

                 Cho E0(Cl2/2Cl () = 1,359 V    và   E0(MnO
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/Mn2+) = 1,51 V

( - Đối với HCl đặc :     MnO
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    +  8 H+  + 5e   (  Mn2+   +  4H2O 

Thế của bán phản ứng là : 
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Thay nồng độ các chất = 1 (đktc)   = 298K   thì   E = E0      

    và    E
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[image: image161.wmf]4
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= 1,132  < 1,359 ( không có phản ứng và không có Cl2(
b) Yêu cầu 2 : Một dung dịch chứa Cl( nồng độ 10-2 M và Br( nồng độ 2.10-2 M được oxihóa bằng KMnO4. Hãy tính pH của  dung dịch sao cho chỉ oxihóa hoàn toàn Br( mà không oxihóa Cl(. Cho E0MnO4-/Mn2+ = 1,50V ;  E0Br2/2Br- =1,10V; E0Cl2/2Cl- = 1,36V. 

Coi nồng độ các chất còn lại = 1M và áp suất các khí = 1atm.  

( Điều kiện để MnO
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 oxihóa được X ( là  E
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Theo giả thiết :  E(Br2/2Br( ) = 1,10 – 
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                          E(Cl2/2Cl ( ) = 1,36 – 
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/Mn2+) = 1,5 + 
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lg [H+]8 = 1,5 – 0,0944 pH

Để chỉ oxihóa hoàn toàn Br( mà không oxihóa Cl ( thì :

                      1,2 < 1,5 – 0,0944 pH < 1,478  (   0,233 < pH < 3,178
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